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Toán

TiÕt 1

I. Mục tiêu.

- Giúp HS rèn kỹ năng đọc, phân tích và xử lý số liệu trên 2 loại biểu đồ.

- Thực hành lập biểu đồ.

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở Thực hành toán 4.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Tổ chức

B. Dạy học bài mới:

1. Giới thiệu:

2. Nội dung:

- Hướng dẫn hs làm các bài tập trong Vở bài tập Thực hành toán - tập 1.
	

	+ Bài 1: Đọc biểu đồ điền vào chỗ chấm:
- Y/c HS quan sát biểu đồ.

- GV hướng dẫn học sinh làm bài vào VBT.
	- HS quan sát biểu đồ.
- HS làm bài vào vở, đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau.
a) 60 quyển; 65 quyển.

b) 30 quyển; 5 quyển

c) 395 quyển

d) 79 quyển.

	+ Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tiếp sức. Lớp chia hai đội, mỗi đội 4 em.
- GV phổ biến luật chơi.

- Y/c HS dưới lớp nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương đội điền đúng và nhanh.
	- HS thi tiếp sức điền vào chỗ chấm.

a) 6 709 599

b) 8247 900

c) 500 000

d) 9 000 000


	+ Bài 3:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài.

- Y/c HS làm vở bài tập.

- Gọi HS nối tiếp đọc kết quả.
- Chữa bài, nx cho hs.
3. Củng cố dặn dò:


- Nhận xét chung giờ học


	- hs làm bài vào VBT.
- HS nối tiếp đọc kết quả.

a) C

b) D

c) D



Toán

Tiết 2

I. Mục tiêu.

1- Ôn tập đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.

2- Rèn kĩ năng tính toán cho HS

3- HS có ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở Thực hành toán 4.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Tổ chức

B. Dạy học bài mới:

1. Giới thiệu:

2. Nội dung:

- Hướng dẫn hs làm các bài tập trong Vở bài tập Thực hành toán - tập 1.
	

	+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Y/c HS đọc yêu cầu.
- GV hướng dẫn học sinh làm bài vào VBT.

- Nhận xét.
	- HS đọc.

- 3 HS làm bảng lớp. HS khác làm bài vào vở, đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau.


	+ Bài 2: 

- Y/c HS đọc yêu cầu.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Để tính được số tiền tiết kiệm của hai bạn ta làm như thế nào? ( tính số tiền của Lan)

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét cho điểm.
	- HS đọc yêu cầu.

* Tóm tắt:

Liên: 365 800 ®

Lan hơn Liên:42 600đ

Cả hai: ... ®?

- 1 HS lên làm bảng phụ. Lớp làm VBT.

	+ Bài 3:Đố vui:
- Tổ chức thảo luận nhóm bàn (3ph).

- Gọi HS nêu kq.

- Nhận xét.
3. Củng cố dặn dò:


- Nhận xét chung giờ học


	- hs thảo luận nhóm.
- HS đọc kết quả.




Luyện từ và câu
TiÕt 1

I. Mục tiêu: 

  -Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên khái niệm về ý nghĩa khái quát của chúng. 

  -¤n cách viết hoa danh từ riêng trong thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

  -Bản đồ tự nhiên Việt Nam (có sông Cửu Long), tranh, ảnh vua Lê Lợi.
  -Giấy khổ to kẻ sẵn 2 cột danh từ chung và danh từ riêng và bút dạ.

  -Bài tập 1 phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp.

III. Hoạt động trên lớp:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KTBC:

-Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi : Danh từ là gì? Cho ví dụ.

-Nhận xét, cho điểm HS .

2. Bài mới:

  a. Giới thiệu bài:

  b. Tìm hiểu ví dụ:

  Bài 1:

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu và nội dung.

-Yêu cầu HS thảo luận cặp đội và tìm từ đúng.

-Nhận xét và giới thiệu bằng bản đồ tự nhiên Việt Nam (vừa nói vừa chỉ vào bản đồ một số sông đặc biệt là sông Cửu Long) và giới thiệu vua Lê Lợi, người đã có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Hậu Lê ở nước ta.

  Bài 2:

-Yêu cầu HS đọc đề bài.

-Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.

-Gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

-Những từ chỉ tên chung của một loại sự vật như sông, vua được gọi là danh từ chung.
-Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long, Lê Lợi gọi là danh từ riêng.

  Bài 3:

-Gọi HS đọc yêu cầu.

-Yêu cầu HS thảo luận cặp đội và trả lời câu hỏi.

-Gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

-Danh từ riêng chỉ người địa danh cụ thể luôn luôn phải viết hoa.

  c. Ghi nhớ:

-Hỏi : +Thế nào là danh từ chung, danh từ riêng? Lấy ví dụ.

+Khi viết danh từ riêng, cần chú ý điều gì?

-Gọi HS đọc phần Ghi nhớ. Nhắc HS đọc thầm để thuộc ngay tại lớp.

  d. Luyện tập:

  Bài 1:

-Yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung.

-Phát giấy + bút dạ cho từng nhóm. Yêu cầu HS thảo luận trong nhóm và viết vào giấy.

-Yêu cầu nhóm xong trước dán phiếu lên bảng, các nhóm khác nhận xét. Bổ sung.

-Kết luận để có phiếu đúng.

-Hỏi : +Tại sao em xếp từ dãy vào danh từ chung?

+Vì sao từ Thiên Nhẫn được xếp vào danh từ riêng?

-Nhận xét, tuyên dương những HS hiểu bài.

  Bài 2:

-Yêu cầu HS đọc yêu cầu.

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

-Hỏi: +Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

-Nhắc HS luôn viết hoa tên người, tên địa danh, tên người viết hoa cả họ và tên đệm.

3. Củng cố- dặn dò:

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà học bài và viết vào vở: 10 danh từ chung chỉ đồ dùng, 10 danh từ riêng chỉ người hoặc địa danh.
	-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

-2 HS tìm danh và đặt câu.

-2 HS đọc thành tiếng.

-Thảo luận, tìm từ.

a/ sông    b/. Cửu Long

c/. vua    d/. Lê Lợi

-1 HS đọc thành tiếng.

-Thảo luận cặp đôi.

-Trả lời:

+Sông : Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

+Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông có chín nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long.

+Vua: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến.

+Lê Lợi: tên riêng của vị vua mở đầu nhà Hậu Lê.

-Lắng nghe.

-1 HS đọc thành tiếng.

-Thảo luận cặp đôi.

-Tên chung để chỉ dòng nước chảy tương đối lớn: sông không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể Cửu Long viết hoa.

-Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến: vua  không viết hoa. Tên riêng chỉ một vị vua cụ thể Lê Lợi viết hoa.

-Lắng nghe.

+Danh từ chung là tên của một loại vật: sông, núi, vua, chúa, quan, cô giáo, học sinh,…

+Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật: sông Hồng, sông Thu Bồn, núi Thái Sơn, cô Nga,…

+Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

-3 HS đọc thành tiếng.

-2 HS đọc thành tiếng.

Hoạt động trong nhóm.

-Chữa bài.

+Danh từ chung: Núi/ dòng/ sông/ dãy / mặt/ sông/ ánh / nắng/ đường/ dây/ nhà/ trái/ phải/ giữa/ trước.

+Danh từ riêng: Chung/Lam/Thiên Nhẫn/ Trác/ Đại Huệ/ Bác Hồ.
+Vì dãy là từ chung chỉ những núi nối tiếp, liền nhau.

+Vì Thiên Nhẫn là tên riêng của một dãy núi và được viết hoa.

-1 HS đọc yêu cầu.

-Viết tên bạn vào vở . 3 HS lên bảng viết.

+Họ và tên người là danh từ riêng vì chỉ một người cụ thể nên phải viết hoa.

-Lắng nghe.


Tiếng Việt

 Tiết 2
I. Mục tiêu


- Củng cố cách làm văn kể chuyện.


- Rèn kĩ năng kể chuyện, viết câu, củng cố vốn từ cho học sinh.


- Giáo dục học sinh tính trung thực, thật thà.

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở thực hành toán- tiếng buổi 2

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Tổ chức

B. Dạy học bài mới:

1. Giới thiệu:

2. Nội dung:

* Bài 1: Dựa vào tranh kể lại cốt truyện

- Hướng dẫn hs làm các bài tập trong Vở bài tập Thực hành toán - tiếng tập 1.
- Tổ chức thảo luận nhóm 4: cho học sinh kể lại chuyện theo tranh trong nhóm (thời gian 5 phút).

- Y/c các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhận xét, cho điểm.

- HSGiỏi: Y/c HS kể lại toàn bộ truyện.

* Bài 2: Viết đoạn văn kể chuyện
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Y/c HS viết bài. Lưu ý học sinh: tưởng tượng và miêu tả vể mặt, ngoại hình của các nhân vật…; hình dung đầy đủ diễn biến trong từng đoạn.
- Gọi HS đọc bài, nhận xét bài.

- GV nhận xét, cho điểm.
3. Củng cố dặn dò:

- ? Ý nghĩa của chuyện em kể là gì?
- Y/c HS về kể lại câu chuyện.
- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc yêu cầu, quan sát tranh, đọc các gợi ý cho nội dung từng tranh.
- HS thảo luận nhóm.

- HS trong nhóm nối tiếp nhau kể chuyện: mỗi em 1 tranh. Các nhóm khác nghe, nhận xét.

- Hs kể.

- 2 HS đọc.

- HS viết bài. 1HS viết bảng phụ.

- HS đọc bài, nhận xét bài bạn.
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